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Phó trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp

Sở Thương mại Nghệ An

Lời nói đầu

Nghệ An là một tỉnh có vùng miền núi rộng lớn với diện tích tự nhiên 14.835 km2 chiếm 90,6% cả tỉnh; toàn tỉnh có 10 huyện miền núi và 6 huyện có xã miền núi; tổng số có 236 xã miền núi; Trong đó 64 xã khu vực I, 58 xã khu vực II và 114 xã khu vực III với 2.797 thôn bản. Được nhà nước công nhận 76 cụm xã; Trong đó có 43 cụm gồm các xã khu vực I và II còn lại 33 cụm xã thuộc khu III.

Miền núi Nghệ A có tiềm năng về kinh tế, trữ lượng các loại nông, lâm, khoáng sản, dược liệu rất lớn và vô cùng quý giá, hàng năm đã làm tăng thêm nhiều giá trị tổng sản phẩm cho tỉnh.

Mặc dù vậy miền núi Nghệ An còn nhiều khó khăn bởi cơ sở hạ tầng còn thấp kém, đường sá giao thông đi lại khó khăn, địa hình hiểm trở phức tạp, trình độ dân trí còn thấp, sản xuất và lưu thông hàng hoá còn hạn chế, tiềm năng sẵn có của vùng miền núi chưa được phát huy có hiệu quả, đời sống, vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc đang gặp nhiều khó khăn nhất là các huyện miền núi vùng cao sản xuất phát triển còn chậm, quan hệ thị trường đang ở mức thấp còn mang tính tự  cấp, tự túc.

Trong những năm qua, thực hiện nghị quyết 22 của Bộ chính trị, các nghị quyết của Trung ương Đảng, của Chính phủ và của tỉnh Nghệ An. Tình hình kinh tế xã hội ở miền núi và dân tộc đã từng bước phát triển được thế mạnh của từng vùng, tạo ra những vùng chuyên canh, làm ra ngày càng nhiều nông sản, lâm sản, mở mang hệ thống công nghiệp chế biến, công nghiệp khai khoáng, bộ mặt nông thôn miền núi được đổi mới, nhiều thị trấn, thị tứ, chợ và các khu trung tâm cụm, xã miền núi được hình thành, đời sống của nhân dân được cải thiện, trình độ dân trí được nâng lên cùng với cả tỉnh phát huy được truyền thống tốt đẹp của quê hương Xô viết.

Hoạt động Thương mại trong thời gian qua thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Ngành Thương mại tuy chịu nhiều tác động của cơ chế thị trường nhưng đã sớm thích ứng với cơ chế mới, chuyển mua bán hàng hoá từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế; trong đó hệ thống Thương mại quốc doanh được củng cố và có nhiều đổi mới, một số doanh nghiệp đứng vững và phát triển, các loại hình dịch vụ gắn với lưu thông hàng hoá phát triển nhanh, góp phần bình ổn giá cả thị trường, tác động tích cực cho sự phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, giải quyết việc làm, đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và đóng góp ngày càng nhiều cho ngân sách tỉnh.

Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ xã hội và nộp ngân sách hàng năm đều tăng, hoạt động xuất nhập khẩu có tiến bộ, thị trường xuất nhập khẩu được mở rộng, kim ngạch xuất nhập khẩu và hàng hoá xuất khẩu đều tăng và đa dạng, đã phát triển mới một số loại dịch vụ xuất nhập khẩu như quá cảnh, đầu tư hợp tác, liên doanh liên kết với nước ngoài.

Hoạt động Thương mại miền núi Nghệ An cũng đã có nhiều thay đổi đã thích ứng với thị trường miền núi. Các doanh nghiệp Thương mại quốc doanh đã thể hiện được vai trò chủ đạo, thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước như thực hiện cung ứng các mặt hàng chính sách, thiết yếu bán phục vụ nhân dân, mở rộng và phát triển mạng lưới thương mại, xây dựng cơ sở vật chất, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho nhân dân không phải đi quá xa để mua được hàng hoá chính sách thiết yếu, bán được nông sản do chính nông dân sản xuất ra, đặc biệt ở những nơi vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Tuy nhiên, hoạt động thương mại miền núi trong thời gian qua vẫn còn nhiều khó khăn như lưu thông hàng hoá chưa gắn với sản xuất, giá trị sản xuất hàng năm của ngành còn chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, thị trường hàng hoá bung ra nhanh nhưng còn mang tính tự phát, phân tán, manh mún, hoạt động chủ yếu mới thực hiện các chính sách, kinh doanh hiệu quả còn thấp, tốc độ phát triển mạng lưới còn chậm.

Nhiệm vụ quan trọng nhất của ngành thương mại đối với miền núi là từng bước hoàn thiện và phát triển khâu tổ chức thị trường, hình thành mạng lưới rộng khắp để đảm bảo việc cung ứng các vật tư thiết bị cho sản xuất và sinh hoạt đối với đồng bào các dân tộc miền núi và vùng cao. Đồng thời tổ chức tốt việc thu mua các sản phẩm do nông dân miền núi sản xuất ra.

Để giải quyết nhiệm vụ đặt ra, báo cáo chuyên đề này sẽ đề cập đến các nội dung cụ thể như: Thực trạng thương mại và thị trường miền núi thời kỳ 1991 - 2000, một số chính sách đã ban hành liên quan đến thương mại miền núi trong thời gian qua và những vấn đề đặt ra đối với thương mại miền núi và những định hướng, giải quyết khắc phục.

I-Thực trạng thương mại và thị trường miền núi Nghệ An      Thời kỳ 1991 - 2000

Để đánh giá thực trạng thương mại và thị trường miền núi thời kỳ 1991 - 2000, cần phải làm rõ những nội dung chủ yếu đó là: Thực trạng doanh nghiệp, mạng lưới thương mại, tổng mức bán lẻ hàng hoá dịch vụ xã hội trên địa bàn miền núi.

Đây là phần trọng tâm của bản báo cáo này, các nội dung được đưa ra đánh giá là những vấn đề cấu thành thực trạng của thương mại và thị trường miền núi Nghệ An.

Vì vậy trong bài viết này lần lượt đề cập tới các nội dung sau đây:

 I.1-Thực trạng doanh nghiệp và mạng lưới trên địa bàn miền núi

I.1.1-Thực trạng doanh nghiệp thương mại dịch vụ quốc doanh và các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn miền núi Nghệ An.

Đến năm 2000 toàn tỉnh có khoảng 243 doanh nghiệp Thương mại dịch vụ nhà nước và các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh. Trong đó có 40 doanh nghiệp nhà nước chiếm 17%; 63 Công ty trách nhiệm hữu hạn chiếm 27%; 4 công ty cổ phần chiếm 1,7%; 9HTX thương mại chiếm 3,7% và 127 doanh nghiệp tư nhân chiếm 54,3% trên tổng số toàn tỉnh. Ngoài ra còn gần 40 nghìn hộ kinh doanh cá thể. Trong 242 doanh nghiệp thương mại dịch vụ nhà nước và các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh thì trên địa bàn miền núi có 7 doanh nghiệp TMDV Nhà nước, 6 công ty TNHH, 3 doanh nghiệp tư nhân, 3 HTXTMDV và gần 9100 hộ kinh doanh cá thể. Như vậy ta thấy rằng số doanh nghiệp nhà nước và các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh trên địa bàn miền núi không những ít so với toàn tỉnh mà còn chiếm ở mức thấp. Số lượng doanh nghiệp nhà nước toàn tỉnh năm 2000 thì tăng so với năm 1996 (187%) nhưng số doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn miền núi thì giảm xuống (77,8%). Năm 1996 số DNNN trên địa bàn miền núi chỉ chiếm 23,68% (9/38) so với toàn tỉnh đến năm 1998 giảm xuống còn 21,95% (9/41) và năm 2000 chỉ còn 17,3% (7/40). Qua đó ta thấy số DNNN trên địa bàn miền núi giảm tương đối. Nguyên nhân giảm xuống là do quá trình chuyển đổi từ cơ chế bao cấp sang kinh tế thị trường có nhiều doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn miền núi sau khi chuyển sang cơ chế thị trường không thích ứng kịp thời một số DNNN phải sát nhập lại, một số làm ăn thua lỗ phải giải thể. ở 10 huyện miền núi từ 50 công ty thương nghiệp, ngoại thương và 10 HXTMB của huyện nay chỉ còn 2 Công ty trực thuộc Sở Thương mại và trực tiếp cung ứng các mặt hàng chính sách, kinh doanh hàng hoá tổng hợp và thu mua tiêu thụ nông, lâm sản cho nhân dân vùng miền núi, các công ty này có mạng lưới trải rộng khắp vùng miền núi (đó là các chi nhánh, trung tâm, cửa hàng thương mại đóng trên địa bàn các huyện và xã miền núi).

Thực trạng về doanh số TMDV trên địa bàn miền núi được thể hiện qua bảng sau:

Bảng 1 Số DN thương mại dịch vụ nhà nước toàn tỉnh và địa bàn miền núi.

 (Đơn vị: Doanh nghiệp)

	Năm
	1996
	1998
	2000
	% (2000/1996)

	Toàn tỉnh
	39
	41
	40
	105,00

	Địa bàn MN
	9
	9
	7
	77,78

	Địabàn/toàn tỉnh
	23,68
	21,85
	17,5
	


                           Nguồn: Báo cáo của Sở Thương mại

Trong số các doanh nghiệp TMDV Nhà nước trên địa bàn miền núi thì doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại là chủ yếu chiếm khoảng 85%, khách sạn 5%, nhà hàng 6%, dịch vụ 3%, du lịch 1%. Như vậy số  doanh nghiệp hoạt động về du lịch còn rất ít.

Về hình thức hoạt động của các doanh nghiệp TMDV miền núi có 2 loại hình hoạt động chính đó là loaị hình kinh doanh tổng hợp (trong đó có hàng chính sách) và chuyên doanh. Đối với loại hình kinh doanh tổng hợp hàng hoá phong phú, đa dạng và nhiều chủng loại; loại hình này thường có doanh thu thấp, hàng hoá thay đổi thường xuyên phục vụ chủ yếu cho nhu cầu tiêu dùng là chính nhưng địa bàn kinh doanh rộng khắp vùng miền núi và hiện nay phù hợp với thực tế phát triển của vùng miền núi. Đối với hình thức hoạt động chuyên doanh thường rất ổn định, địa bàn được chọn phù hợp có tính tập trung chủ yếu ở vùng thị trấn, thị tứ, doanh thu cao và ổn định, ở 10 huyện miền núi hiện nay có các công ty thuộc các ngành khác quản lý kinh doanh để phục vụ cho sản xuất và xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật là chủ yếu như vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng ... xăng dầu nhưng các đơn vị này chỉ mới có một số chi nhánh, cửa hàng ở các huyện miền núi thấp riêng ở vùng cao phải phối hợp với các đơn vị kinh doanh tổng hợp để tiêu thụ hàng hoá.

I.1-2-Mạng lưới thương mại trên địa bàn miền núi

I.1.2.1-SỐ điểm kinh doanh (không kể chợ)

Đến năm 1998 tổng số điểm bán hàng trong toàn tỉnh là 23.870. Trong đó điểm bán hàng của doanh nghiệp Thương mại quốc doanh (TMQD) là 160; doanh nghiệp tập thể 41; doanh nghiệp ngoài quốc doanh 54 và hộ tư nhân là 23.615.

Số điểm kinh doanh của TMQD trên địa bàn miền núi năm 1998 là 68 điểm so với năm 1996 (64 điểm) tăng 4 điểm hoặc tăng 6,25% như vậy so với cả tỉnh thì DNQD chỉ chiếm 42,5%, mặt khác tỷ lệ số điểm kinh doanh trên địa bàn miền núi có xu hướng giảm, từ 43,83% (1996) xuống 42,5% (1998) giảm 1,33%; qua số liệu bảng dưới đây ta thấy số điểm kinh doanh thương mại dịch vụ trên địa  bàn miền núi ngày càng giảm.

Bảng 2-Số điểm kinh doanh (không kể chợ) của các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ nhà nước trên địa bàn miền núi năm 1996 và năm 1998 tại thời điểm 31/12 hàng năm.

(Đơn vị: Điểm)

	Năm
	1996
	1998
	%(1998/1996)

	Cả tỉnh
	146
	160
	109,58

	Địa bàn miền núi
	64
	68
	106,25

	Địa bàn/cả tỉnh (%)
	43,83
	42,5
	


                                            Nguồn: Báo cáo Sở Thương mại

I.1.2.2 Thực trạng chợ trên địa bàn

Chợ vùng miền núi Nghệ An cũng như cả nước có vai trò rất quan trọng đó là trung tâm trao đổi hàng hoá., là môi trường kích thích mua bán giữa người sản xuất kinh doanh và tiêu dùng.

Trong quá trình phát triển kinh tế ở Nghệ An nói chung, địa bàn miền núi nói riêng chợ đóng vai trò quan trọng là loại hình tự nhiên không thể thiếu được trong lưu thông hàng hoá của tỉnh nhất là khu vực nông thôn, miền núi, đặc biệt vùng sâu, vùng xa, chợ làm tăng thu nhập tài chính nâng cao đời sống nhân dân ngoài ra chợ còn giữ vai trò tham gia bảo tồn và phát triển văn hoá dân tộc, xây dựng xã hội văn minh ở vùng miền núi, biên giới, vùng cao....

Đến năm 2000 trên phạm vi toàn tỉnh có khoảng 272 chợ lớn nhỏ bao gồm có 3 chợ loại 1; 55 chợ loại 2 và 214 chợ loại 3 trở lên. Với diện tích xây dựng 195.527m2. Trong đó trên địa bàn 10 huyện miền núi có 121 chợ chiếm 44,8% toàn tỉnh, với diện tích xây dựng 79.320m2 bao gồm có 56 chợ kiên cố và bán kiên cố 65 chợ tạm, số người đăng ký kinh doanh là: 5.320 người chiếm 27,5%. Trong số chợ trên địa bàn miền núi được phân chia ra như sau:  Số chợ tại địa bàn vùng núi thấp có 95 chợ chiếm 78,5% gồm các huyện Thanh Chương, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Anh Sơn, Quỳ Hợp, số chợ này được quy hoạch trải đều từ thị trấn đến các xã miền núi, hầu hết vùng núi thấp này có đến 80% các xã đều có chợ có nơi 1 xã có đến 2 chợ. Số chợ ở vùng núi cao có 26 chợ chiếm 12,50% gồm chợ ở huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu, số chợ này được quy hoạch và xây dựng chủ yếu trên địa bàn thị trấn, đến nay chưa có điều kiện để vươn tới các xã miền núi trong huyện. Số liệu trong bảng dưới đây cho ta thấy tình hình quy hoạch và phát triển chợ đến năm 2000 như sau:

Bảng3:  Thực trạng chợ trên địa bàn miền núi theo một số chỉ tiêu cơ bản.

	Vùng địa bàn
	Số chợ
	Diện tích chợ đã quy hoạch (m2)
	Số người bán 

hàng hoá trên chợ

	
	Tổng số
	Trong đó đã quy hoạch
	Tổng diện tích xây dựng
	Diện tích kiên cố
	Tổng số
	T.đó không cố định không thường xuyên

	Cả tỉnh
	272
	166
	175.584
	49.979
	29.465
	10.201

	Đ.bàn/cả tỉnh (%)
	44,48
	33,73
	32,00
	35,61
	28,91
	34,48

	Địa bàn miền núi
	121
	56
	56.190
	17.800
	8.520
	3.218

	-Vùng núi thấp
	95
	44
	47.150
	11.500
	6.911
	2.849

	- Vùng núi cao
	26
	12
	9.040
	6.300
	1.609
	   369





 Nguồn: quy hoạch phát triển thương mại Nghệ An 2001 - 2010


Như vậy ta thấy thực trạng chợ hiện nay ở 10 huyện miền núi đang còn ít phân bố không đều chủ yếu ở vùng thấp còn vùng cao còn thưa thớt, nếu tính về mật độ bình quân 10.000km2 miền núi chỉ có từ 0,08 - 0,09 chợ trong đó các huyện vùng thấp bình quân từ 0,06 - 0,07 chợ; các huyện vùng cao từ 0,02 - 0,022 chợ. Về quy mô chợ chủ yếu là từ chợ loại 3 trở lên, ở một số xã miền núi vùng cao hầu hết đều là chợ tạm giá trị đầu tư  xây dựng  rất thấp.

Theo tiêu chí chợ trên 10.000 dân ta thấy rằng mật độ trung bình cho 10,000 người dân miền núi là 1,1 cao hơn so với cả tỉnh (cả tỉnh 0,94) do vậy việc quy hoạch lại hệ thống chợ hiện nay là điều rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế hàng hoá nhất là vùng nông thôn miền núi.

I.1.2.3. Chợ biên giới

Chợ biên giới là một bộ phần cấu thành của hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội vùng biên giới. Chợ được mở và hoạt động tuỳ thuộc và đặc điểm về kinh tế và dân cư mỗi vùng, là điểm hội tụ của hoạt động giao lưu kinh tế và văn hoá .... nhằm đáp ứng nhu cầu của dân cư 2 bên biên giới.

Tỉnh Nghệ An có 419km đường biên giới giáp Lào, có 5 huyện biên giới như Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Thanh Chương; Với diện tích đất tự nhiên 9.668,8km2 (chiếm 58% diện tích toàn tỉnh) nhưng dân số chỉ chiếm 20% dân số toàn tỉnh, đây đều là các huyện miền núi của tỉnh, có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển còn chậm, GDP chưa cao, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

Vị trí vai trò của chợ biên giới cửa khẩu này ngày càng quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội cũng như an ninh quốc phòng. hiện nay có 2 cửa khẩu là Nậm Cắn (Kỳ Sơn), Thanh Thuỷ (Thanh Chương) đóng vai trò trung tâm giao lưu kinh tế giữa Nghệ An với các nướcbạn như vùng Trung Lào, Đông Bắc Thái Lan, và xa hơn nữa là Mianma.

Từ trước năm 1994 đã hình thành chợ tự phát ở cửa khẩu Nậm Cắn (Kỳ Sơn) vị trí chợ nằm giữa đường biên 2 nước mặc dù quy mô chợ không lớn nhưng hoạt động tốt, mối quan hệ qua lại trao đổi, buôn bán của nhân dân 2 bên rất thuận lợi, sau đó được quy hoạch và đầu tư xây dựng lại sau thời gian hoạt động do sự  sắp xếp bố trí chưa hợp lý nên chợ hoạt động không có hiệu quả. Như vậy việc hình thành và phát triển chợ vùng biên giới cửa khẩu thời gian qua ở Nghệ An còn ít, trong thời gian tới ngành thương mại Nghệ An đã quy hoạch tổng thể đến 2010 và đã được UBND Tỉnh Nghệ An phê duyệt về xây dựng khu thương mại cửa khẩu Nậm Cắn (Kỳ Sơn) có tổng diện tích sàn là: 7.700m2, dự kiến xây dựng 3.200m2 với số vốn xây dựng là: 12,80tỷ đồng vào giai đoạn 2001 - 2005 và xây dựng 4.500m2 với số vốn đầu tư 18 tỷ đồng vào giai đoạn 2006 - 2010. trong đó có chợ với diện tích chợ 1.600m2 chiếm 23% trên diện tích toàn bộ.

I.1.3. Đánh giá về mạng lưới kinh doanh trên địa bàn

Trên tiêu chí về điểm bán hàng ( không kể chợ) và về chợ thì địa bàn miền núi đều thấp hơn so với cả tỉnh và miền xuôi tuy nhiên trước đây 1990 thì mạng lưới kinh doanh nói chung cao hơn, đã góp phần cho thị trường sôi động hơn, tăng tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ trên thị trường miền núi vùng cao, hiện nay do cơ chế thị trường nên mạng lưới dần dần được phát triển sâu rộng và vững chắc.

Hàng hoá được bán trên các điểm ( không kể chợ) là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu mà chủ yếu là mặt hàng chính sách, còn các mặt hàng tiêu dùng có giá trị cao chì chủ yếu bán ở thị trấn bới vì thu nhập của người dân thấp không có khả năng thanh toán, mặt khác do đường giao thông đi lại khó khăn, phương tiện vận chuyển chủ yếu là thô sơ, chi phí vận chuyển, giá thành cao, hàng hoá không tiêu thụ được.

Hệ thống chợ đang còn thưa thớt, phân bố không đều có một số huyện vùngnúi cao toàn huyện mới chỉ có 4 - 5 chợ địa bàn chủ yếu ở thị trấn hoặc ở vùng lân cận, ở các xã vùng cao hầu như chưa có chợ, còn các xã có chợ thì hàng hoá rất nghèo nàn chủ yếu các mặt hàng chính sách thiết yếu và phân bón, tư liệu phục vụ cho sản xuất chưa tạo ra được kênh bán hàng và tiêu thụ ổn định đặc biệt nông sản của nông dân sản xuất ra.

Hệ thống thương mại quốc doanh mặc dù đã thực hiện được vai trò chủ đạo, được Nhà Nước hỗ trợ tiền cước vận chuyển song mạng lưới bán hàng chỉ mới đảm bảo được ở vùng thấp còn ở vùng cao chưa đủ điều kiện vươn tới cho nên phải phối hợp với lực lượng đại lý, mạng lưới của lực lượng này không ổn định cho nên ảnh hưởng đến việc lưu thông hàng hoá.

Các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh mặc dù có mạng lưới rộng số lượng đông nhưng chủ yếu kinh doanh trên địa bàn thị trấn, một số ít lưu thông trên địa bàn các xã mạng lưới hoạt động không thường xuyên chủ yếu chạy theo lợi nhuận chưa đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn.

 I.2. Số người kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa bàn miền núi

Người lao động kinh doanh thương mại và dịch vụ nói chung là chủ thể rất quan trọng trong quá trình hoạt động, trong thời gian qua lực lượng này khá dồi dào chiếm tỷ lệ rất lớn trong lực lượng lao động nói chung, đã góp phần lưu thông hàng hoá phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng trong đời sống hàng ngày của nhân dân.

Năm 1995 số lao động kinh doanh thương mại trên toàn tỉnh là: 32.768 người, trong đó lao động thuộc doanh nghiệp quốc doanh là: 6.784 người, doanh nghiệp tập thể 460 người, liên doanh với nước ngoài 16 người, hộ cá thể 25.390 người.

Đến năm 1998 số lao động tăng lên 36.191 người trong đólao động thuộc doanh nghiệp quốc doanh tăng lên 8.066 người tăng tương đối 118,89% vượt 18,89% số tuyệt đối tăng 1.282 người so với năm 1995, bình quân 1 năm tăng 427 người.

Năm 1995 trên địa bàn miền núi tổng số lao động kinh doanh thương mại dịch vụ thuộc doanh nghiệp quốc doanh là 1017 người;đén năm 1998 là 887 người giảm 130 người sổ tương đối 87,21% giảm 12,79% như vậy lao động thuộc doanh nghiệp quốc doanh ngày càng giảm vì do chuyển sang cơ chế thị trường các doanh nghiệp sats nhập kéo theo số lao động giảm xuống, tuy nhiên số lao động ngoài quốc doanh tăng lên điều đó nó phù hợp với cơ chế mới hiện nay.

Bảng 4:  Số người kinh doanh thương nghiệp, dịch vụ trên địa bàn miền núi

Đơn vị: Người

	Năm
	1995
	1998
	% 1998/1995

	Cả tỉnh
	6.784
	8.066
	118,89%

	Địa bàn MN
	1.017
	887
	87,21%

	Địa bàn/cả tỉnh
	14,99
	10,99
	


Nguồn:
 - Niên giám thống kê thương mại Nghệ An

- Báo cáo của sở thương mại

So với cả tỉnh thì số lao động thuộc doanh nghiệp quốc doanh năm 1998 giảm xuống nhưng số lao động ngoài quốc doanh tăng lên nếu tính chung thì năm 1998 so với năm 1995 là 10,45% điều đó hoàn toàn phù hợp với sự phát triển của thị trường hiện nay. Đối với địa bàn miền núi từ sau khi chuyển sang kinh tế thị trường số lao động thương mại giảm xuống vì bắt nguồn từ việc giải thể các loại hình doanh nghiệp kéo theo sự giảm số lao động dôi thừa không phù hợp với cơ chế mới.

I.3. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ xã hội trên địa bàn miền núi.

Đối với thương mại nội địa hay trên một địa bàn nhất định thì mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã hội (TMBLHH & DVXH) là một trong những tiêu chí quan trọng nhất. Tiêu chí này trực tiếp phản ánh tính sôi động của các hoạt động thương mại trên thị trường. Đối với thị trường các huyện miền núi Nghệ An thực trạng này(TMBLHH & DVXH)   như sau:

I.3.1. Thực trạng

Thực trạng về luân chuyển hàng hoá và dịch vụ trên địa bàn miền núi bao gồm nhiều nội dung khác nhau trong phạm vị báo cáo này tập trung chủ yếu quy mô, tốc độ, tăng của TMBLHH & DVXH, mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã  hội bình quân theo đầu người trong từng địa bàn và thời gian khác nhau, các mặt hàng cung ứng và tiêu thụ chủ yếu ở miền núi trong giai đoạn 1991-2000.

Bảng.5a. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã hội trên địa bàn miền núi từ năm 1991 đến năm 1999

Đơn vị: Tỷ đồng

	Giai đoạn
	1991
	1995
	1999
	%(95/91)
	% (99/95)
	% (99/91)


	Toàn tỉnh
	751,10
	2441,2
	4854
	325
	198
	646,20


	Địa bàn/T.tỉnh(%)
	24,9
	22,85
	15,16
	
	
	


	Địa bàn MN
	187,7
	558
	736
	297,28
	131,39
	392,10



Nguồn: - Niên giám thống kê Nghệ An

             - Tổng hợp số liệu báo cáo của sở Thương Mại - Nghệ An

Qua bảng trên ta thấy về quy mô của tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã hội của địa bàn miền núi Nghệ An năm 1991 là 187,7 tỷ đồng đầu 5 năm 1995 con số số đó là 558 tỷ tăng gấp 2,98 lần so với năm 1991.

Đến năm 1999 toàn địa bàn đạt tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã hội là 736 tỷ đồng tăng gấp 1,32 lần năm 1995 và gấp 3,9 lần so với năm 1991; Mặt khách mức tăng các giai đoạn đều thấp hơn cả con số chung toàn tỉnh, cả tỉnh năm 1999 tăng 1,98 lần so với năm 1995 và gấp 6,4 lần so với năm 1991. Như vậy tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã hội trên địa bàn miền núi so với cả tỉnh có xu hướng giảm năm 1991 toàn địa bàn miền núi chiếm tỷ trọng 24,9% so với cả tỉnh, còn năm 1995 là 22,85% và năm 1999 là 15,16%.

Bảng .5b. Tốc độ tăng trưởng bình quân TMBLHH & DVXH qua các giai đoạn (%)

	Giai đoạn
	1991-1995
	1995-1999
	1991-1999

	Toàn Tỉnh
	34,55
	20,40
	27,48

	Địa bàn MN
	33,20
	7,25
	20,22


 Nhìn vào bảng trên ta thấy giai đoạn 1991-1995 trên địa bàn có mức tăng trưởng bình quân là 33,2%, tốc độ này thấp hơn so với toàn tỉnh 1,35%; Giai đoạn 1995 - 1999 tốc độ tăng trưởng bình quân cả tỉnh nói chung và miền núi nói riêng đều giảm xuống.

Tính chung cho toàn thời kỳ 1991 - 1999 tốc độ tăng trưởng bình quân của địa bàn thấp hơn cả tỉnh là 7,26%. Nguyên nhân của mức tăng trưởng giai đoạn 1991 - 1995 trên địa bàn cao hơn giai đoạn 1995 - 1999 là do xuất phát điểm ban đầu thấp, giai đoạn sau khi tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã hội đã tăng nhưng tốc độ chậm, điều này có tính phổ biến trong sự phát triển của kinh tế thị trường.

Nếu tính tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã hội bình quân đầu người ta thấy năm 1991 cả tỉnh là 289 nghìn đồng/người còn trên địa bàn miền núi là 197 nghìn đồng/người; năm 1995 cả tỉnh 870 nghìn đồng/người thì trên địa bàn miền núi là 542 nghìn đồng/người, năm 1999 cả tỉnh 1692 nghìn đồng/người thì miền núi 565 nghìn đồng/người, nhìn chung toàn thời kỳ địa bàn miền núi luôn luôn thấp hơn gần một nửa so với cả tỉnh.

Bảng 5c.Mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tính theo đầu người theo một số năm:

	Năm
	1991
	1995
	1999

	Cả tỉnh

Tổng mức bán lẻ (Tỷ đồng)

Dân số (người)

Bình quân nghìn đồng/người (a)

Địa bàn miền núi

Tổng mức bán lẻ (Tỷ đồng)

Dân số (người)

Bình quân (nghìn đồng/người) (b)

Tỷ lệ a/b (lần)
	751,5

2.591.699

289,80

187,70

951.351

197

1,47
	2441,2

2.805.403

870,20

558

1.029.353

542

1,60
	4.854

2.867.900

1.692,20

736

1.337.972

550

2,99


Nguồn: - Niên giám thống kê Nghệ An

                        -Báo cáo của Sở Thương mại

Các loại hàng hoá cung ứng cho miền núi chủ yếu là vật tư phục vụ cho sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, phân bón, thuốc trừ sâu; máy móc thiết bị nông nghiệp; các loại hàng hoá tiêu dùng, phương tiện đi lại, phương tiện vận chuyển, các mặt hàng chính sách thiết yếu (Muối i ốt, dầu hoả thắp sáng, giấy vở, thuốc chữa bệnh và một số mặt hàng nông, lâm sản, nguyên liệu làm giấy, sản phẩm các loại cây công nghiệp phục vụ cho trong nước và cho xuất khẩu như lạc, chè, cà phê ....

Hình thức cung ứng các mặt hàng cho miền núi chủ yếu các đơn vị của ngành thương mại có các hệ thống đại lý bán lẻ, chợ, các ky ốt của tư nhân, hợp tác xã, thương mại dịch vụ ... Những hàng hoá có giá trị cao chủ yếu bán ở vùng thị trấn các huỵen miền núi còn nơi xa xôi hẻo lánh thì hệ thống hợp tác xã mua bán hoạt động kém hiệu quả chỉ có thể là tư nhân làm đại lý cho các doanh nghiệp quốc doanh với hình thức thanh toán nợ trả chậm, trả bằng hiện vật trao đổi sức mua của dân cư thấp do thu nhập thấp kinh tế kém phát triển nên hàng hoá thường được chia thành những đơn vị nhỏ để phù hợp với sức mua của người dân.

I.4-Đánh giá thực trạng luân chuyển hàng hoá trên địa bàn miền núi thời kỳ 1991 - 1999.

 I.4.1-Những thành tích đã đạt được

Thị trường miền núi từng bước được mở rộng, lưu thông hàng hoá phát triển với nhiều thành phần tham gia kinh doanh, các loại hình dịch vụ gắn liền với lưu thông hàng hoá dần được tăng lên nhiều, hàng hoá phong phú, đa dạng về chủng loại đáp ứng được một cách cơ bản của sản xuất và đời sống của nhân dân góp phần ổn định giá cả thị trường, thúc đẩy sản xuất phát triển giải quyết được việc làm cho người lao động thương mại phân công laị lao động trên địa bàn miền núi.

Thương mại quốc doanh bắt đầu đã đổi mới phương thức kinh doanh, thích ứng với cơ chế mới, nắm bán buôn, chi phối bán lẻ một số mặt hàng thiết yếu, thực hiện có hiệu quả việc cung ứng các mặt hàng chính sách thiết yếu đối với đồng bào dân tộc.

Thương mại ngoài quốc doanh phát triển nhanh và ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong khâu bán lẻ đóng góp tích cực vào hoạt động thương mại trên thị trường.Tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hoá và dịch vụ xã hội trên địa bàn thời gian qua ngày càng tăng lên.

Quản lý nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển theo đúng hướng và kinh doanh đúng pháp luật quy định. Sở thương mại đã tham mưu cho UBND Tỉnh chỉ đạo kịp thời nhiều mặt, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức, triển khai, chỉ đạo việc kiểm tra thực hiện để góp phần thiết lập kỷ cương trong kinh doanh thương mại dịch vụ trên địa bàn.

Thị trường ổn định có lợi cho người tiêu dùng, nhà nước quy định giá trần bán lẻ đối với một số vật tư hàng hoá thiết yếu nhằm tạo điều kiện thuận lợi phục vụ cho sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn miền núi.

 I.4.2-Những mặt còn hạn chế

Bên cạnh những chuyển biến tích cực nói trên, việc luân chuyển hàng hoá và dịch vụ xã hội trên địa bàn miền núi trong thời gian qua còn nhiều vấn đề còn bất cập đó là:

Thị trường miền núi vẫn là một bộ phận còn kém phát triển của thị trường cả tỉnh đó là nơi tập trung sự yếu kém, manh mún, phân tán, sơ khai của nền thương nghiệp nhỏ tương ứng với sản xuất nông nghiệp nhỏ.

Địa bàn rất rộng, đường sá giao thông đi lại khó khăn cho nên ảnh hưởng rất lớn trong việc lưu thông hàng hoá và điều kiện để mở rộng và phát triển mạng lưới.

Sức mua trên thị trường tại chỗ thấp, thể hiện qua sức lưu chuyển bán lẻ tính trên đầu người ở miền núi chỉ bằng gần một nửa so bình quân toàn tỉnh. Mặt khác một bộ phận khá lớn địa bàn miền núi (trong tổng số 236 xã miền núi thì có đến 114 xã khu vực III đặc biệt khó khăn chiếm gần 50%), điều kiện kinh tế còn ở mức kém phát triển, giao lưu hàng hoá còn khó khăn.

II-Một số chính sách đã ban hành liên quan đến thương mại miền núi trong thời gian qua

II.1-Một số văn bản đã ban hành

Ngày 15/5/1994 ban hành văn bản số 1960/KTTH của Thủ tướng Chính phủ với nội dung trợ giá, trợ cước được thực hiện theo cơ chế quản lý thống nhất từ Trung ương đến các tỉnh, theo văn bản này Chính phủ đã chỉ đạo trợ giá, trợ cước một số hàng hoá ở địa bàn miền núi, hải đảo như: Muối I ốt, giấy viết học sinh, thuốc chữa bệnh, dầu hoả thắp sáng.

Ngày 31/12/1995 Thủ tướng chính phủ ban hành văn bản số 7464/KTTH để sửa đổi một số nội dung tại văn bản 1960/ KTTH nhằm hoàn thiện một bước chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển một số mặt hàng thiết yếu phục vụ cho đồng bào miền núi và vùng cao. Nội dung sửa đổi như sau:

Từ năm 1996 xoá bỏ chế độ cấp không thu tiền 4 mặt hàng quy định tại văn bản 1960/KTTH. Thực hiện trợ giá, trợ cước vận chuyển: Muối I ốt, giống cây trồng (chủ yếu giống cây lương thực), thuốc chữa bệnh, giấy viết học sinh, dầu hoả thắp sáng, phân bón, thuốc trừ sâu, than.

Ngày 31/3/1998 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/1998/NĐ-CP về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc, trong đó quy định chính sách trợ giá, trợ cước để bán hàng chính sách xã hội, mua sản phẩm sản xuất ở miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc và một số chính sách về miễn giảm tiền thuê đất, các loại thuế, chính sách cho người lao động thương mại hoạt động trên thị trường miền núi .

Sau khi nghị định 20/1998/NĐ-CP ban hành để áp dụng chung cho cả nước, để cụ thể hoá Nghị định này: UBND Tỉnh Nghệ An cũng đã ban hành quyết định số 95/1999/QĐ-UB ngày 27/9/1999 về việc ban hành một số cơ chế chính sách về phát triển thương mại miền núi, vùng đồng bào dân tộc ít người trên địa bàn Nghệ An nhằm phù hợp với tình hình thực tế của địa bàn miền núi Nghệ An cho đến ngày quyết định được áp dụng có hiệu quả.

Ngày 01/01/2002 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2002/NĐCP để sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 20/1998/NĐ-CP nhằm cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay đổi với địa bàn miền núi.

 II.2-Kết quả thực hiện trợ cước, trợ giá trong những năm qua

 II.2.1-Trợ giá, trợ cước các mặt hàng cung ứng lên miền núi.

Tổng kinh phí trợ giá, trợ cước trên địa bàn miền núi Nghệ An trong 2 năm 1999  và 2000 là: 12.627 triệu đồng. Trong các mặt hàng trợ giá, trợ cước ngoài các mặt hàng thiết yếu, muối I ốt, dầu hoả thắp sáng, giấy vở học sinh, thuốc chữa bệnh; thời gian qua UBND Tỉnh Nghệ An còn chú trọng đến mặt hàng phân bón, giống cây trồng số lượng đưa lên miền núi ngày càng tăng, kinh phí trợ cước đảm bảo nhằm tạo điều kiện cho nhân dân thâm canh tăng năng suất giống cây trồng và để phát triển kinh tế hàng hoá. Ngoài ngân sách trung ương hỗ  trợ UBND tỉnh còn trích ngân sách để chi trợ giá, trợ cước các mặt hàng chính sách lên miền núi đặc biệt chú trọng đến những nơi đặc biệt khó khăn. Kết quả thực hiện trợ giá, trợ cước các mặt hàng chính sách miền núi qua 2 năm 1999 - 2000 như sau:

	       TT
	Mặt hàng
	Khối lượng

(TÊn)
	Kinh phí

(Triệu đồng)
	Tỷ lệ % so với tổng kinh phú

	1
	Dầu hoả
	2.101
	791
	6,26

	2
	Giấy viết học sinh
	98
	280
	2,22

	3
	Thuốc chữa bệnh
	578,8
	567
	4,50

	4
	Phân bón
	22.170
	2.492
	19,74

	5
	Giống cây trồng
	1.555
	5.001
	39,60

	6
	Than
	19.140
	1.499
	11,87

	7
	Phát hành sách
	633
	90
	0,71

	8
	Máy thu thanh (cái)
	16.262
	1.907
	15,10

	
	Tổng số:
	53.791
	12.627
	


II.2.2-Trợ cước vận chuyển tiêu thụ sản phẩm miền núi

Trên vùng miền núi Nghệ An có nhiều loại nông sản do nông dân miền núi sản xuất ra bao gồm các loại như: Lạc vỏ, ngô hạt, bí xanh, mận Tam Hoà, lùng... hàng năm mua với khối lượng rất lớn, tuy nhiên trong phạm vi quy định được trợ cước vận chuyển thì chỉ có 2 đến 3 mặt hàng chủ yếu khu vực 3 và khu vực 2 liền kề. Hàng năm ngoài số tiền ngân sách hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ kinh phí trợ cước vận chuyển chiều xuống cho các doanh nghiệp thu mua, tiêu thụ 2 loại sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn đó là lạc vỏ, ngô hạt, ngoài ra còn trợ giá, trợ cước cho mặt hàng mận Tam Hòa trong chương trình xoá bỏ cây thuốc phiện cho nhân dân huyện Kỳ Sơn.

Kết quả thực hiện năm 1999 như sau: Tổng kinh phí thực hiện 371triệu đồng. Năm 2000 thực hiện 463 triệu tổng cộng 2 năm thực hiện 860triệu.

Tổng khối lượng nông sản thu mua trong 2 năm là 4.500 tấn gồm các loại như lạc vỏ, ngô hạt, bí xanh. Trong đó lạc vỏ chiếm 70% còn lại các mặt hàng khác.

Sau các năm thực hiện nhìn chung cho thấy chính sách trợ cước thu mua, tiêu thụ nông sản cho nhân dân miền núi, hải đảo là đúng đắn, được nhân dân đồng tình ủng hộ, bước đầu thực hiện tại khu vực 3 có kết quả, nhân dân bán được hàng hoá với giá cả hợp lý, khuyến khích sản xuất phát triển, chính sách đã hỗ trợ cho các doanh nghiệp thương nghiệp nhà nước hoạt động ở địa bàn miền núi thực hiện tốt chức năng lưu thông hàng hoá có hiệu quả.

II.3-Đánh giá kết quả đạt được:

-Chính sách trợ cước, trợ giá cùng với các chính sách đầu tư, phát triển ở miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc, đã góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nâng cao năng suất, tăng thu nhập dần dần ổn định đời sống nhân dân đặc biệt khu vực đặc biệt khó khăn.

-Phần lớn các mặt hàng chính sách đã đến được với đồng bào đủ số lượng, đảm bảo đúng chất lượng, đúng giá bán quy định, góp phần ổn định giá cả thị trường tạo cho đồng bào được sự bình đẳng trong mua, bán hàng hoá dịch vụ đời sống và phát triển sản xuất, đặc biệt trong mùa mưa bão, thiên tại xẩy ra.

-Trợ cước các mặt hàng phân bón, giống cây trồng là để góp phần mở rộng diện tích sử dụng giống lúa mới, và tăng năng suất cây trồng, bảo đảm ổn định nguồ lương thực trên địa bàn.

-Trợ giá, trợ cước vận chuyển muối I ốt góp phần thực hiện mục tiêu chương trình quốc gia phòng chống bướu cổ, do vậy hiện nay ở miền núi đã giảm được tỷ lệ bướu cổ.

-Trợ giá, trợ cước vận chuyển góp phần củng cố hệ thống thương nghiệp miền núi, mở rộng thêm nhiều điểm bán hàng đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, lưu thông hàng hoá đầy đủ thông suốt, giá cả ổn định, tạo ra nhiều việc làm và nâng cao mức sống cho người lao động.

III-Những vấn đề đặt ra đối với thương mại miền núi Định hướng và giải pháp khắc phục

III.1-Những vấn đề đặt ra:

-Do địa bàn phức tạp, đường sá giao thông đi lại khó khăn không thuận tiện cho việc lưu thông hàng hoá nhất là ở những nơi vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao đường ô tô chưa vào được, cơ sở vật chất kỹ thuật chưa được trang bị do vậy ảnh hưởng nhiều đến việc lưu thông hàng hoá đến tận người dân cũng như thu mua, tiêu thụ sản phẩm nông sản của người dân sản xuất ra đem bán và dự trữ hàng hoá thiết yếu phục vụ nhất là mùa mưa bão xẩy ra.

-Mạng lưới hoạt động của thương mại miền núi còn mỏng, sức mua hàng của nhân dân còn hạn chế, nhân dân ở nhiều vùng thuộc khu vực III, vùng đặc biệt khó khăn không có tiền để mua hàng hoá, số điểm mua bán hàng quá thưa thớt, số lượng hàng bán không nhiều doanh thu không đủ trả lương và các chi phí cho người bán hàng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người lao động hoạt động trong lĩnh vực thương mại miền núi.

-Nhiều cụm xã chưa có cửa hàng của Thương mại quốc doanh để bán và dự trữ hàng hoá phải dùng đến lực lượng đại lý trong khi đó lực lượng này chưa đủ điều kiện để xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị chuyên dùng: mặt khác nhà nước chưa đủ điều kiện để kiểm tra thường xuyên trong hoạt động lĩnh vực thương mại đối với lực lượng đại lý này.

-Trong quá trình thực hiện chính sách, trợ cước vận chuyển nhà nước mới chỉ hỗ trợ tiền cước vận chuyển từ trung tâm tỉnh đến trung tâm cụm xã do vậy ngành thương mại chưa thể đưa hàng đến tận các xã vùng sâu, vùng xa vì giá cước vận chuyển bằng phương tiện thô sơ quá cao, chi phí không đảm bảo cho việc lưu thông hàng hoá.

III.2-Định hướng và giải pháp

-Miền núi là vùng trọng yếu, có vị trí chiến lược đối với sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của Nghệ An nói riêng, do có những thuận lợi và những khó khăn cho nên ngoài sự quan tâm của Trung ương Đảng, Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng rất quan tâm, theo dõi và chỉ đạo sát sao. Để phát huy những kết quả đã đạt được góp phần giải quyết những vấn đề còn bức xúc đang đặt ra đối với sự phát triển thương mại miền núi Nghệ An hiện nay cần tập trung thực hiện các định hướng và giải pháp sau đây:

III.2-1-Đối với các vấn đề về kinh tế xã hội

Hoạt động của thương mại miền núi trước hết phải hướng vào phục vụ các mục tiêu kinh tế xã hội cuả tỉnh trong từng thời kỳ, phải coi trọng kinh tế  - xã hội, xây dựng nền kinh tế Thương mại  - dịch vụ miền núi phát triển lành mạnh trong trật tự, kỷ cương, kinh doanh phục vụ đúng pháp luật, thực hiện văn minh từng bước tiến lên hiện đại hoá theo định hướng XHCN.

-Phải xây dựng quy hoạch phát triển chung trên toàn vùng, nhằm khơi dậy các tiềm năng về rừng, phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc, khôi phục các ngành nghề truyền thống, chủ động trong việc phân bổ, tiếp nhận và thực hiện các nguồn đầu tư hợp lý, kịp thời, hiệu quả, góp phần xoá đói giảm nghèo, hình thành rõ nét các vùng chuyên canh tập trung có khối lượng hàng hoá lớn gắn với công nghiệp chế biến phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

-Tăng cường hơn nữa các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nhằm tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về thuỷ lợi, nước sinh hoạt, đường giao thông điện, trường học, trạm y tế và đặc biệt là nơi giao lưu hàng hoá, các cửa khẩu, các nhà máy chế biến nông, lâm sản.

-Có chính sách cụ thể đủ mức để thu hút dân hạn chế du canh du cư trở lại các vùng như biên giới, cửa khẩu: như cấp đất ở, hỗ trợ tiền di chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân an tâm sản xuất, hoạt động thương mại, xây dựng cơ sở vật chất, ổn định đời sống.

III.2.2.Đối với việc phát triển Thương mại miền núi

-Tổ chức sắp xếp và củng cố lại hệ thống doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn theo hướng Thương nghiệp quốc doanh phải giữ vai trò chủ đạo chi phối thị trường đối với một số vật tư hàng hoá quan trọng, như xăng dầu, phân bón, xi măng, sắt thép, hoá chất ... còn phần bán lẻ khuyến khích các thành phần kinh tế khác tham gia kinh doanh, hoặc đại lý cho thương mại quốc doanh; tổ chức thành các công ty vùng trên cùng một tuyến đường  (đường 7 và đường 48) nhằm đảm bảo thuận lợi cho việc hoạt động trong phạm vi hợp lý và có hiệu quả hơn.

-Đối với các trung tâm thị trấn các huyện miền núi cần hình thành các trung tâm thương mại, nơi giao dịch, ký kết hợp đồng thương mại để phân phát luồng hàng hoá, xây dựng hệ thống siêu thị, nâng cao văn minh thương nghiệp và hình thành hệ thống chợ phù hợp với yêu cầu tiêu dùng của dân cư.

-Đối với thị trường nông thôn cần hình thành mạng lưới rộng khắp với quy mô nhỏ, có thể hình thành các chi nhánh, đại lý của các công ty lớn hoặc doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã thương mại dịch vụ đảm nhiệm để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

-Phải đẩy mạnh việc lưu thông hàng hoá, phát triển các mạng lưới thương nghiệp, bảo đảm cho vùng miền núi vùng đồng bào dân tộc đáp ứng đầy đủ các mặt hàng chính sách, thiết yếu, phục vụ cho sản xuất và đời sống, tiêu thụ các sản phẩm của nông dân miền núi sản xuất ra đem bán được thuận lợi. Thông qua việc tổ chức thị trường và lưu thông hàng hoá làm cho thương mại miền núi thực sự là đòn bẩy thúc đẩy sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phân công lại lao động xã hội, nhằm ổn định giá cả thị trường, thực hiện phân phối lại thu nhập quốc dân một cách hợp lý, tăng tích luỹ cho nhà nước.

-Phải quy hoạch phát triển thương mại phù hợp với thực tế trên địa bàn nhằm chỉ ra định hướng và giải pháp phát triển thương mại trong từng thời kỳ nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với sự phát triển của kinh tế vùng.

III.2.3-Đối với chính sách trợ giá, trợ cước cho địa bàn miền núi

Trợ giá, trợ cước vận chuyển những mặt hàng chính sách thiết yếu phục vụ cho sản xuất, đời sống và trợ cước vận chuyển để tiêu thụ nông sản cho đồng bào miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc là chính sách lớn, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với sự phát triển sản xuất, ổn định đời sống, góp phần thiết thực vào thực hiện xoá đói giảm nghèo đối với người dân miền núi. Do điều kiện của nhân dân vùng miền núi còn gặp nhiều khó khăn cho nên chính sách này vẫn được tiếp tục thực hiện và từng bước hoàn thiện, tuy nhiên làm sao cho phát huy được hiệu quả, đảm bảo đưa hàng hoá thực sự đến người dân và người dân tiêu thụ được sản phẩm của mình với giá cả hợp lý, kích thích sản xuất phát triển, nhưng đồng thời phù hợp với khả năng ngân sách hàng năm. Do đó chính sách trợ giá, trợ cước vận chuyển các mặt hàng chính sách xã hội cần được chỉ đạo theo hướng sau:

-Ưu tiên địa bàn, đảm bảo đủ lượng hàng hoá theo định hướng quy định và tiêu thụ hết số nông sản trong danh mục được trợ giá cước đặc biệt đồng bào ở khu vực III và II liền kề.

-Lựa chọn một số mặt hàng trợ giá, trợ cước nhằm phát huy hiệu quả, có tác dụng tích cực đến đời sống vật chất và tin thần của nân dân như: Muối I ốt, giống cây trồng, dầu hoả thắp sáng cho những vùng chưa có điện và nơi chưa có khả năng dùng điện, phân bón, phát hành sách.

-Mở rộng cự ly trợ giá: Các mặt hàng muối I ốt, giống cây trồng, dầu  hoả thắop sáng, phân bón, trước đây mới chỉ đến trung tâm cụm xã thời gian tới cần trợ giá, trợ cước đến trung tâm các xã, nhằm tạo điều kiện cho đồng bào không phải đi quá xa để mua hàng và mua được giá tương đương như giá bán ở đồng bằng.

Về trợ cước vận chuyển tiêu thụ sản phẩm của nông dân: Điểm đầu cự ly trợ cước vận chuyển tính từ trung tâm xã và từ trung tâm xã đến huyện đến tỉnh.

Về kinh phí trợ giá, trợ cước vận chuyển thống nhất quản lý kinh phí trợ giá, trợ cước vận chuyển tất cả các mặt hàng vào UBND Tỉnh quản lý và cấp theo kinh phí uỷ quyền.

Về định mức muối I ốt đề nghị sửa đổi cho phù hợp bình quân chung 5kg/người/năm; phân bón bình quân 190 đến 220 kg/ha diện tích gieo trồng.

-Chỉ đạo các đơn vị cung ứng bán hàng chính sách, thu mua tiêu thụ nông sản phải thực hiện đúng quy định của nhà nước như: bán đúng giá, niêm yết giá công khai tại nơi bán hàng. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, thường xuyên kiểm tra nhắc nhở kịp thời các đơn vị thực hiện chính sách thương mại miền núi trong việc sử dụng vốn và quản lý kinh phí trợ giá, trợ cước đúng mục đích và có hiệu quả, luôn bảo đảm chất lượng định lượng hàng hoá, phục vụ đầy đủ nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của nhân dân.

Xác nhận của sở thương mại nghệ an

PAGE  
20

